
I. Trắc nghiệm:
https://tech12h.com/bai-hoc/trac-nghiem-hoa-9-chuong-2-kim-loai-p1.html
Chọn phương án đúng nhất.
Câu 1: Hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Al có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm X (không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp gồm
· A. Al, Fe, Fe3O4 và Al2O3
· B. Al2O3 , Fe và Fe3O4
· C. Al2O3 và Fe
· D. Al, Fe và Al2O3
Câu 2: Cho 5,4 gam bột nhôm vào 200 ml dung dịch NaOH, sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng 3,6 gam. Nồng độ mol/lít của dung dịch NaOH là
· A. 0,45M.
· B. 1,00M.
· C. 0,75M.
· D. 0,50M.
Câu 3: Hòa tan 2,7 gam Al vào dung dịch NaOH dư thu được V lít khí thoát ra ở đktc. Giá trị của V là
· A. 2,24.
· B. 3,36.
· C. 4,48.
· D. 5,60.
Câu 4: Thả một mảnh nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO4 . Xảy ra hiện tượng:
· A. Không có dấu hiệu phản ứng.
· B. Có chất rắn màu trắng bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần.
· C. Có chất rắn màu đỏ bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần. 
· D. Có chất khí bay ra, dung dịch không đổi mà
Câu 5: Cho 6,5 gam Zn vào dung dịch HCl dư. Hỏi thể tích khí thu được từ phản ứng ở đktc là bao nhiêu? (cho Zn = 65)
· A. 1,12 lít 
· B. 2,24 lít 
· C. 3,36 lít
· D. 22,4 lít.
Câu 6: Dãy kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học tăng dần?
· A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe.
· B. Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn.
· C. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K.
· D. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe.
Câu 7: Phương pháp nhiệt luyện dùng để điều chế
· A. Các kim loại  hoạt động mạnh như  Ca, Na, Al                
· B.  Các kim loại hoạt động yếu                                
· C. Các kim loại hoạt động trung bình 
· D. Các kim loại hoạt động trung bình và yếu
Câu 8: Giải thích tại sao để điều chế Al người ta điện phân Al2O3 nóng chảy mà không điện phân AlCl3 nóng chảy là:
· A. AlCl3 nóng chảy ở nhiệt độ cao hơn Al2O3
· B. AlCl3 không nóng chảy mà thăng hoa.
· C. Điện phân AlCl3 tạo ra Cl2 rất độc. 
· D. Điện phân Al2O3 cho ra Al tinh khiết hơn.
Câu 9: Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các chất rắn sau: Cu, Mg, Al. Thuốc thử để nhận biết 3 chất trên là:
· A. Lần lượt NaOH và HCl.                    
· B. Lần lượt là HCl và H2SO4 loãng. 
· C. Lần lượt NaOH và H2SO4 đặc nóng.
· D. Tất A, B, C đều đúng.
Câu 10: Kim loại nhôm bị hòa tan bởi H SO  loãng, thu được muối sunfat và khí hiđro. Phản ứng mô tả hiện tượng trên là
· A. 2Al+H2SO4→Al2(SO4)3+H2
· B. 2Al+H2SO4→Al2(SO4)+H2
· C. Al+3H2SO4→Al(SO4)3+H2
· D. 2Al+3H2SO4→Al2(SO4)3+3H2
Câu 11: Để luyện được 800 tấn gang có hàm lượng sắt 95% cần dùng x tấn quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 (còn lại là tạp chất không chứa sắt). Biết rằng lượng sắt hao hụt trong quá trình sản xuất là 1%. Giá trị của x là
· A. 1235.
· B. 1325.
· C. 1324.
· D. 1650.
Câu 12: Tính chất vật lí nào sau đây của sắt khác với các kim loại khác?
· A. Dẫn nhiệt
· B. Tính nhiễm từ
· C. Dẫn điện
· D. Ánh kim
Câu 13: Chất nào sau đây trong khí quyển không gây ra sự ăn mòn kim loại
· A. O2
· B. CO2
· C. H2O
· D. N2
Câu 14: Nung m gam hỗn hợp Al, Fe2O3  đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, sinh ra 3,08 lít khí H2 ở đktc. Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH dư, sinh ra 0,84 lít khí H2 ở đktc. Giá trị của m là
· A. 21,40               
· B. 11,375               
· C. 29,43               
· D. 22,75
Câu 15: Hòa tan hết 2,8 gam kim loại Fe vào cốc đựng 60 gam dung dịch HCl 7,3% thu được khí H2 và dung dịch X. Nồng độ phần trăm của muối sắt (II) clorua trong dung dịch sau phản ứng là
· A. 9,11%.
· B. 10,03%.
· C. 10,13%.
· D. 12,13%.
Câu 16: 1 mol nhôm (nhiệt độ, áp suất trong phòng thí nghiệm), khối lượng riêng 2,7 gam/cm3, có thể tích tương ứng là:
· A. 12 cm3 
· B. 11 cm3
· C. 10 cm3
· D. 13 cm3    
Câu 17: Tính khối lượng gang có chứa 95% Fe sản xuất được từ 1,2 tấn quặng hematit (có chứa 85% Fe2O3) biết hiệu suất của quá trình là 80%.
· A. 0,7 tấn 
· B. 0,5712 tấn   
· C. 0,714 tấn  
· D. 0,6 tấn
Câu 18: Trong sản xuất gang, người ta dùng một loại than vừa có vai trò là nhiêu liệu cung cấp nhiệt cho lò cao, vừa tạo ra chất khử CO, vừa tạo thành phần từ 2-5% C trong gang. Loại than đó là:
· A. than non
· B. than đá
· C. than gỗ
· D. than cốc
Câu 19: Cho 8,3 g hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng thu được 5,6 lít khí đo ở đktc . Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.
· A. 32% và 68%  
· B. 40% và 60%
· C. 32,5% và 67,5%
· D. 30% và 70%
Câu 20: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Fe2O3 và Al trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 0,3 mol H2. Mặt khác nếu cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư sẽ thu được 0,4 mol H2. Số mol Al trong X là
· A. 0,3 mol.
· B. 0,6 mol.
· C. 0,4 mol.
· D. 0,25 mol.
II. Tự luận:
Bài 1.  Viết các phương trình phản ứng cho sự chuyễn hóa sau:
a) Fe  FeCl2  FeCl3  Fe(OH)3  Fe2O3  Fe.
b) 





FeFeCl2FeCl3  Fe(NO3)3 Fe(OH)3Fe2O3Fe
c) 



                   AlCl3       Al(NO3)3     Al(OH)3      Al2O3
       (1)
Al                                               (9)                                 (10)			  (11)



    (5)                      Al2O3      Al              Al2(SO4)3      AlCl3
Bài 2.  Có thể dùng những phản ứng hoá học nào để chứng minh Al2O3 và Al(OH)3 là những hợp chất có tính chất lưỡng tính. Viết các phương trình phản ứng đó.
Bài 3.  Nêu phương pháp thực nghiệm để sắp xếp các kim loại sau theo thứ tự giảm dần mức hoạt động hoá học: Al, Mg, Fe, Cu và Ag. Giải thích và viết các phương trình phản ứng. 
Bài 4.  Hoà tan hoàn toàn 12,8 gam hỗn hợp gồm Fe và FeO trong 500,0 ml dung dịch axit HCl vừa đủ thu được dung dịch A và 2,24 lít khí (đo ở đktc). Tính nồng độ dung dịch HCl đã dùng và tính thể tích dung dịch axit HCl 2,00 mol/lít cần lấy để pha được 500,0 ml dung dịch axit trên.
Bài 5.  Có 3 gói bột Al, Fe và Ag bị mất nhãn, người ta lấy một ít bột kim loại trong mỗi gói cho vào 3 ống nghiệm có đánh số rồi nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào 3 ống nghiệm trên. Kết quả chỉ có ống nghiệm số 1 có khí thoát ra. Còn nếu tiến hành như thí nghiệm trên nhưng thay dung dịch NaOH bằng dung dịch H2SO4 loãng thì thấy có ống nghiệm số 1 và số 3 có khí thoát ra. Xác định các kim loại trong các gói. Giải thích và viết các phương trình phản ứng. 
Bài 6.  Quấn một dây sắt vào một mẩu gỗ nhỏ (ví dụ mẩu que diêm), đốt cháy mẩu gỗ rồi đưa vào lọ chứa khí clo.  Dự đoán hiện tượng, viết các phương trình phản ứng xảy ra nếu có.
Bài 7.  Nhỏ từ từ dung dịch NaOH loãng dư vào dung dịch FeSO4, lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi. Dự đoán hiện tượng và viết các phương trình phản ứng giải thích.
Bài 8.  Nhỏ từ từ dung dịch NaOH loãng đến dư vào dung dịch AlCl3. Dự đoán hiện tượng và viết các phương trình phản ứng giải thích.
Bài 9.  Cho m gam  hỗn hợp Al và Ag tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thu được 6,72 lít khí (đo ở đktc). Sau phản ứng thấy còn 4,6 gam kim loại không tan. Tính thành phần % theo khối lượng hỗn hợp kim loại ban đầu.
Bài 10.  Hoà tan hoàn toàn 5,4 gam bột nhôm vào 200,0 ml dung dịch H2SO4 1,50 M.
a. Tính thể tích khí thu được đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
b. Tính nồng độ các chất trong dung dịch sau phản ứng. Thể tích dung dịch coi như không đổi.
Bài 11.  Hoà tan hoàn toàn 2,7 gam bột nhôm vào 200,0 ml dung dịch H2SO4 1,0 M.
a. Tính thể tích khí thu được đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
b. Tính nồng độ các chất trong dung dịch sau phản ứng. Thể tích dung dịch coi như không đổi.
Bài 12.  Hoà tan 19,00 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al vào dung dịch axit HCl dư, sau phản ứng thu được 13,44 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn và còn 6,40 gam chất rắn không tan. Hãy tính thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp trên.
Bài 13.  Cho 22,2 gam hỗn hợp gồm Al, Fe hoà tan hoàn toàn trong dung dịch HCl thu được 13,44 lít H2 (đktc). Tính thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp và khối lượng muối clorua khan thu được.
Bài 14.  Nhúng một thanh nhôm có khối lượng 50,00 gam vào 400,0 ml dung dịch CuSO4 0,50 M một thời gian. Lấy thanh nhôm ra sấy khô và đem cân thấy thanh kim loại lúc này nặng 51,38 gam. Giả sử tất cả lượng Cu giải phóng đều bám vào thanh nhôm. Tính khối lượng Cu thoát ra và nồng độ các muối có trong dung dịch (giả sử không có sự thay đổi thể tích trong quá trình phản ứng).
Bài 15.  Hoà tan m gam hỗn hợp Al và một kim loại R hoá trị II đứng trước H trong dãy hoạt động hoá học vào 500,0 ml dung dịch HCl 2,0 M thu được 10,08 lít H2 (đo ở đktc) và dung dịch A. Trung hoà dung dịch A bằng NaOH sau đó cô cạn dung dịch thu được 46,8 gam hỗn hợp muối khan.
  	a. Tính khối lượng m hỗn hợp kim loại đã hoà tan.
  	b. Xác định kim loại R biết rằng tỉ lệ số mol của R và Al trong hỗn hợp là 3:4.
Bài 16.  Hoà tan 15,80 gam hỗn hợp Al, Mg và Fe vào 500,0 ml dung dịch HCl 2,50 mol/lít thu được 13,44 lít H2 (đo ở đktc) và dung dịch A. Trong hỗn hợp có số mol Al bằng số mol Mg. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đã hoà tan và tính khối lượng muối có trong dung dịch A.
Bài 17.  Cho hỗn hợp X gồm Fe, Al và một kim loại A có hoá trị II, trong hỗn hợp X có tỉ lệ số mol Al và Fe là 1:3. Chia 43,8 gam kim loại X làm 2 phần bằng nhau: Phần I cho tác dụng với dung dịch H2SO4 1,0 M. Khi kim loại tan hết thu được 12,32 lít khí. Phần II cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 3,36 lít H2. Xác định kim loại A (A không phản ứng được với dung dịch NaOH) và tính thể tích dung dịch H2SO4 tối thiểu cần dùng. Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
Bài 18.  Hoà tan a gam nhôm kim loại trong dung dịch H2SO4 đặc nóng có nồng độ 98% (d =1,84 g/ml). Khí SO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch NaOH 1,0 M.
a. Tính thể tích dung dịch H2SO4 98% (d =1,84 g/ml) cần lấy, biết lượng dung dịch lấy dư 20% so với lượng cần phản ứng.
b. Tính thể tích dung dịch NaOH cần lấy để hấp thụ hoàn toàn lượng SO2 trên tạo thành muối trung hoà.
Bài 19.  Hoà tan 5,1 gam Al2O3 vào 200,0 ml dung dịch H2SO4 nồng độ 1,0 M. Tính nồng độ các chất trong dung dịch thu được. Giả sử thể tích dung dịch không đổi khi hoà tan Al2O3.
Bài 20.  Nhúng một thanh Al có khối lượng 5,00 gam vào 100,0 ml dung dịch CuSO4 đến phản ứng hoàn toàn, dung dịch không còn màu xanh của CuSO4. Lấy cẩn thận thanh kim loại ra rửa sạch, sấy khô cân được 6,38 gam. (Giả sử Cu thoát ra bám hết vào thanh kim loại). Tính thể tích nồng độ dung dịch CuSO4 đã lấy và khối lượng Cu bám vào thanh kim loại.
Bài 21.  Nguyên tố R phản ứng với lưu huỳnh tạo thành hợp chất RaSb. Trong một phân tử RaSb có 5 nguyên tử, và có khối lượng phân tử là 150. Xác định nguyên tố R. 
Bài 22.  Hoà tan a gam một kim loại vào 500,00 ml dung dịch HCl thu được dung dịch A và 11,2 lít khí H2 (đktc). Trung hoà lượng HCl dư trong dung dịch A cần 100,0 ml dung dịch Ca(OH)2 1M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hoà thu được 55,6 gam muối khan. Tính nồng độ dung dịch axit HCl đã dùng, xác định kim loại đem hoà tan và tính a. 
[bookmark: _GoBack]Bài 23.  Tính khối lượng nhôm sản xuất được từ 1,0 tấn quặng boxit chứa 61,2% Al2O3 bằng phương pháp điện phân nóng chảy. Biết hiệu suất của quá trình đạt 80%.
Bài 24.  Ngâm một lá đồng trong 500ml dung dịch AgNO3 đến khi phản ứng hoàn toàn. Lấy lá đồng ra, làm khô, cân thì thấy khối lượng lá đồng tăng thêm 15,2g. Hãy xác định nồng độ mol của dung dịch bạc nitrat..
Bài 25.  Ngâm sắt dư trong 200ml dung dịch CuSO4 1M. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc kết tủa chất rắn A và dung dịch B.
a) Cho A tác dụng với dung dịch HCl dư. Tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng.
b) Tính thể tích dung dịch NaOH 1M vừa  đủ để kết tủa hoàn toàn dung dịch B. Lọc tách kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được bao nhiêu g chất rắn.
Bài 26.  Cho thanh sắt 15g vào 500ml dung dịch AgNO3 0,1M. Sau khi phản ứng hoàn toàn lấy thanh sắt ra, sấy khô, cân nặng m g và thu được dung dịch A.
a) Tính m.
b) Cho toàn bộ dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc nung kết tủa ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được bao nhiêu g chất rắn?
Bài 27.  Cho 78g một kim loại A tác dụng với khí clo dư tạo thành 149 g muối. Hãy xác định kim loại A, biết rằng A có hóa trị 1.
Bài 28.  Ngâm một lá sắt có khối lượng 28g trong 250ml dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng hoàn toàn, người ta lấy thanh sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thì cân nặng 28,8g.
a) Hãy viết phương trình hóa học.
b) Tính nồng độ CM của dung dịch CuSO4.
Bài 29.  Cho 16,6 g hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng thu được 1,12l lít khí (đktc).
a) Viết các phương trình hóa học.
b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại ban đầu.
Bài 30.  Cho 20g dung dịch muối sắt clorua 16,25% tác dụng với bạc nitrat dư tạo thành 8,61g kết tủa. Hãy tìm công thức của muối sắt.
Bài 31.  Cho 3,2 g bột sắt vào 100ml dung dịch CuSO4 10% có khối lượng riêng là 1,12g/ml.
a) Viết phương trình phản ứng hóa học.
b) Xác định nồng độ mol của các chất trong dung dịch thu được sau phản ứng. Giả thiết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.
Bài 32.  Một hỗn hợp A gồm Ca và Mg có khối lượng 8,8g. Nếu hòa tan hết hỗn hợp này trong nước thì thu được 2,24 lít khí hidro (đktc).
a) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A.
b) Nếu hòa tan hết cũng lượng hỗn hợp trên trong dung dịch HCl thì thể tích H2 (đktc) thu được là bao nhiêu?
Bài 33.  Hòa tan hoàn toàn 7,8g hỗn hợp Mg và Al vào dung dịch HCl thì thu được 8,96 lít khí hidro (đktc).
a) Tính % khối lượng  mỗi kim loại trong hỗn hợp .
b) Khi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu g muối khan?
Bài 34.  Cho 1,2 g kim loại M hóa trị 2 tác dụng hết với clo. Sau phản ứng thu được 4,72g muối.
a) Xác định kim loại M.
b) Tính thể tích clo (đktc) đã tham gia phản ứng.
Bài 35.  Một hỗn hợp A gồm Al và Mg .Hòa tan m gam A trong dung dịch HCl dư thu được 10,08 lít khí hidro (đktc). Nếu cũng hòa tan m gam A trong dung dịch NaOH thấy còn lại 3,6g kim loại không tan.Tính m?
Bài 36.  Cho tan hoàn toàn 0,54 g một kim loại có hóa trị 3 trong dung dịch HCl dư thu được 0,672 lít hidro(đktc). Viết phương trình phản ứng dạng tổng quát và xác định kim loại.
Bài 37.  Hòa tan hết m gam Al vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng .Sau phản ứng thu được 3,36 lít khí SO2 (đktc).
a) Viết phương trình phản ứng.
b) Tính m.
Bài 38.  Hòa tan 14,4 gam một oxit sắt trong dung dịch HCl dư thu được 25,4g muối. Xác định oxit sắt đó.
Bài 39.  Đốt cháy hoàn toàn 1,12 g Fe trong bình chứa khí clo, thấy thể tích của khí clo giảm đi 0,672 lít (đktc). Hãy xác định muối clorua tạo thành. Viết phương trình phản ứng.
Bài 40.  Cho 11,2 gam kim loại M hóa trị 3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 4,48 lít hidro (đktc) .Xác định M.
Bài 41.  Cho một miếng Zn nặng 13g vào 67,5g dung dịch CuCl2 60% .
a) Viết phương trình phản ứng. Tính khối lượng kim loại thhu được sau phản ứng.
b) Tính nồng  độ % khối lượng các chất thu được trong dung dịch sau phản ứng.
Bài 42.  Hòa tan 4g hỗn hợp gồm Mg và Fe trong dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí hidro (đktc). Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.
Bài 43.  Viết các phương trình hoa học của các Phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau đây:
a/ Kẽm + Axit sunfuric loãng                   b/ Kẽm + dung dịch Bạc nitrat
c/ Natri  + Lưu huỳnh                               d/ Canxi + Clo
e/ Kali   + lưu huỳnh                                 f/ Kẽm  + oxi
Bài 44.  Dự đoán hiện tượng và viết PTHH khi:
a/ Đốt dây sắt trong khí Clo
b/ Cho một đinh sắt vào ống nghiệm đựng dung dịch CuCl2
c/ Cho một viên kẽm vào dung dịch CuSO4
Bài 45.  Hãy cho biết hiện tượng xảy ra khi cho. (Viết các PTHH nếu có)
a/ Kẽm vào dung dịch đồng clorua		b/ Đồng vào dung dịch Bạc nitrat
c/ Kẽm vào dung dịch Magiê Clorua		d/ Nhôm vào dung dịch đồng clorua
Bài 46.  Hãy xét xem các cặp chất sau đây,cặp chất nào phản ứng?Không có phản ứng? (viết PTPU nếu có)
a/ Al và khí Clo                             b/ Al và HNO3 đặc nguội
c/ Fe và H2SO4 đặc nguội             d/ Fe và Dung dịch Cu(NO3)2
Bài 47.  Hãy viết phương trình hoá học theo các sơ đồ phản ứng sau đây:
a/............+  HCl          MgCl2  +    H2		b/............+  AgNO3         Cu(NO3)2   +Ag
c/............+..........              ZnO		d/............+  Cl2                 CuCl2
e/............+    S               K2S
Bài 48.  Viết các phương trình hoá học xảy giữa các cặp chất sau đây?
a/ Kẽm + Axit sunfuric               b/ Kẽm  + Dung dịch Bạc Nitrat
c/ Natri + Lưu huỳnh                  d/ Canxi  + clo
Bài 49.  Dự đoán hiện tượng xảy ra và viết PTHH khi:
a/ Đốt dây sắt trong khí clo.
b/ Cho một đing Fe vào ống nghiệm đựng dung dịch CuCl2.
c/ Cho một viên kẽm vào Dung dịch CuSO4.
Bài 50.  Dựa vào tính chất hoá học của kim loại,hãy viết các phương trình hoá học sau đây:

                         MgO                                        MgSO4
                                             2                 3
                                                    Mg         4        Mg(NO3)2
                                           1                     5
                      MgCl2                                           MgS
Bài 51.  Viết các phương trình hoá học biểu diễn sự chuyển đổi sau đây:
a/Al            Al2O3             AlCl3              Al(OH)3          Al2O3           Al         AlCl3
b/ Fe             FeSO4            Fe (OH)2                FeCl2
Bài 52.  Có dung dịch muối AlCl3 lẫn tạp chất là CuCl2. Có thể dùng chất nào sau đây để là sạch muối Nhôm? Giải thích và viết phương trình hoá học.
a/ AgNO3                           b/  HCl               c/ Mg             d/ Al            e/ Zn
Bài 53.  Sắt tác dụng được với những chất nào sau đây? Viết các PTHH và ghi điều kiện phản ứng nếu có.
a/ Dung dịch muối Cu(NO3)2              b/ H2SO4 đặc nguội                  
c/ Khí clo				d/ Dung dịch ZnSO4.   
Bài 54.  Có 3 kim loại là nhôm,bạc,sắt.Hãy nêu phương pháp hoá học để nhận biết từng kim loại. Các dụng cụ hoá chất coi như có đủ. Viết các PTHH để nhận biết.
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